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Buổi chiều:

Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2016

Tiết 1: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (3A)

ATGT: Kỹ năng đi bộ và qua đường an toàn.
I. MỤC TIÊU:
   
1. Kiến thức cần đạt: Biết các đặc điểm an toàn, kém an toàn của đường phố.

   
2. Kĩ năng:
- Biết chọn nơi qua đường an toàn.
- Biết xử lí khi đi bộ trên đường gặp tình huống không an toàn. 

   
3. Thái độ: Chấp hành những qui định của luật giao thông đường bộ.

II. CHUẨN BỊ: 

- Phiếu giao việc.

- Năm bức tranh về những nơi qua đường không an toàn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Đi bộ an toàn trên đường. 

- GV hỏi: Để đi bộ được an toàn, em phải đi trên đường nào và đi như thế nào? 
- GV nêu tình huống: Nếu vỉa hè có nhiều vật cản hoặc không có vỉa hè, em sẽ đi như thế nào? 

* Hoạt động 2: Qua đường an toàn.
- GV treo 5 bứu tranh “Những tình huống qua đường không an toàn”.
- GV gợi ý cho các em nhận xét về những nơi qua đường không an toàn.

 + Muốn qua đường an toàn phải tránh (chú ý) những điều gì?

* Qua đường ở nơi không có tín hiệu giao thông

+ Nếu qua đường ở nơi không có tín hiệu đèn giao thông, em sẽ đi như thế nào? 
+ Em quan sát như thế nào?  

+ Em nghe, nhìn thấy gì?

+ Theo em khi nào qua đường an toàn?

+ Em nên qua đường như thế nào? 

- GV kết luận.
* Hoạt động 3: Bài tập thực hành 
- Làm bài tập: Em hãy sắp xếp theo trình tự các động tác khi qua đường: (suy nghĩ, đi thẳng, lắng nghe, quan sát, dừng lại).
 -  GV nhận xét sửa sai.
* Củng cố .

+ Làm thế nào để qua đường an toàn ở nơi không có tín hiệu.

+  Các bước để qua đường an toàn? 

+ Các em phải có thói quen quan sát xe cộ trên những đường phố cụ thể đường em thường đi qua. 
	=> Đi bộ trên vỉa hè.
=> Đi với người lớn và năm tay người lớn.

=> Phải chú ý quan sát trên đường đi, không mải nhìn cửa hàng hoặc quang cảnh trên đường.  

=> … đi sát lề đường bên phải.
- HS cả lớp chia lớp thành 6 nhóm, thảo luận về nội dung 5 bức tranh 

=> Không qua đường ở giữa đoạn đường, nơi nhiều xe đi lại.

=> Không qua đường chéo qua ngã tư, ngã năm.

=> Không qua đường ở gần xe buýt hoặc xe ô tô đang đỗ, hoặc ngay sau khi vừa xuống xe. 

=> Không qua đường trên đường cao tốc, đường có dải phân cách.

=> Không qua đường ở nơi đường dốc, ở sát đầu cầu, đường có khúc quanh hoặc có vật cản che tầm nhìn của xe đang đi tới.

=> … nhìn bên trái trước, sau đó nhìn bên phải, có thể cả đằng trước và đằng sau nếu ở gần đường giao nhau xem có nhiều xe đang đi tới không. 

=> … có nhiều xe đi tới phía trái không? Các xe đó có nhanh không? tiếng còi là loại xe to là xe đã đến gần hay ở xa? … 

=> … không có xe đến gần hoặc có đủ thời gian để qua đường trước khi xe tới. 

=> … đi theo đường thẳng vì đó là đường ngắn nhất , cùng qua đường với nhiều người, không vừa tiến vừa lùi. 

- HS cả lớp làm phiếu HT. Sau đó đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- Cả lớp nhận xét.
- HS nghe và trả lời các câu hỏi củng cố bài học.
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Tiết 2: KĨ NĂNG SỐNG (3A)

< Do GV KNS soạn và dạy >
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Tiết 3: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3A)

Hoạt động thần kinh
I. Mục tiêu 

- Nắm được vai trò của não trong việc điều khiển moi hoạt động có suy nghĩ của con người.

- Nêu được VD cho thấy não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể.

II. Đồ dùng:

  
- Các hình trong SGK

III. Các hoạt động dạy - học

* Khởi động: (3-5’) Chơi trò chơi “Chanh- chua - cua- cắp”

Hoạt động 1: Làm việc với SGK (10-12’)

* Mục tiêu: Phân tích được vai trò của não trong việc điề khiển mọi hoạt động của con người

* Cách tiến hành:

- Quan sát hình 1/30 trả lời câu hỏi

- HS trình bày,nhận xét

* KL: Não có vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển mọi hoạt động suy nghĩ của con người

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (10-12’)

* Mục tiêu: Nêu được VD cho thấy não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể.

 
* Cách tiến hành:

- Quan sát H2-SGK, đọc thầm về các hoạt động viết chính tả của HS

- Đại diện HS trình bày.

* KL: Não đã điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể 

Hoạt động 3 (3-5’)

· Hệ thống nội dung bài.
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Buổi sáng + chiều:

Thứ ba ngày 04 tháng 10 năm 2016
< Không có giờ >
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Buổi sáng:

Thứ tư ngày 05 tháng 10 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (3C)

Gấp một số lên nhiều lần
I- Mục tiêu:

- HS biết thực hiện gấp 1 số lên nhiều lần( bằng cách nhân số đó với số lần)


- HS biết phân biệt gấp 1 số lên nhiều lần  với thêm 1 số đơn vị vào 1 số.
II- Các hoạt động dạy học:
A. KTBC:

- 3 HS lên bảng làm bài 3, 4 giờ trước 


- GV nhận xét, đánh giá.
B. Bài mới:
	          1. Giới thiệu bài: (1')

          2. Hướng dẫn HS thực hiện gấp 1 số lên nhiều lần: (15')

          - GV nêu bài toán (trong SGK), đổi độ dài của đoạn thẳng AB thành 2 dm

          - GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

          - Vẽ đoạn thẳng AB dài 2dm, coi đây là 1 phần.

          - Yêu cầu HS suy nghĩ để nêu cách vẽ đoạn thẳng CD.

          - Yêu cầu HS nêu cách tìm độ dài đoạn thẳng CD

          - GV nhận xét, chữa bài.

          - GV: Bài tập trên là bài tập gấp 1 số lên nhiều lần.

          VD: Muốn gấp 2dm lên 4 lần ta làm như thế nào?

           + Vậy muốn gấp 1 số lên nhiều lần ta làm như thế nào?

          - GV kết luận: Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

          3. Thực hành: ( 20')
          * Bài 1:
          - GV nhận xét, chữa bài.

          * Bài 2:
          - GV nhận xét, chữa bài.
          * Bài 3: 
          - GV cho HS giải thích bài mẫu.

          - GV chữa bài và giúp HS phân biệt: gấp 1 số lên nhiều lần với thêm 1 số đơn vị vào một số.

          3. Củng cố- dặn dò ( 3')


- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?


- Chốt KT- NX giờ học.
	- HS nhắc lại đề toán.
- Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB, mà AB là 1 phần thì CD là 3 phần như thế.

- 2 + 2 + 2 = 6 (dm) 

  hay 2 x 3 = 6 (dm )

- 1 HS làm bảng lớp , cả lớp làm nháp.

- HS nêu

- HS học thuộc.
- Vài HS nhắc lại kết luận trên

* HS đọc đề,  xác định dạng toán và xác định yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp. 

* HS đọc đề toán, tự vẽ sơ đồ và giải bài tập. GV giúp 1 số HS vẽ sơ đồ đúng yêu cầu

- HS cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp.
* HS đọc đề toán, phân tích đề và xác định yêu cầu của bài.

- 2 HS làm bảng lớp cả lớp làm vở bài tập.

- HS nhanh tham khảo các bài tập còn lại


[image: image18.png]



Tiết 2: ĐẠO ĐỨC (3C)

Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em (t1)
I - Mục tiêu:


- Biết được những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.


- Biết được vì sao trong gia đình phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.


+ Rèn kĩ năng lắng nghe ý kiến của người thân.


+ Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước suy nghĩ, cảm xúc của người thân.


- HS biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hàng ngày. 

II- Đồ dùng:


- HS: Vở BT đạo đức, các bài thơ bài hát về chủ đề gia đình.

III- Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: ( 1-2 p )

- Cả lớp hát bài: Cả nhà thương nhau (Nhạc và lời: Phan Văn Minh)

- GV hỏi: Bài hát nói lên điều gì?

2. Bài mới: ( 30- 32 p )

	* Hoạt động 1: HS kể về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà, cha mẹ dành cho mình

- GV yêu cầu: Nhớ và kể lại cho các bạn trong nhóm nghe về việc mình đã được ông bà, bố mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc như thế nào

- GV theo dõi, giúp đỡ.

- GV nhận xét

- GV nhận xét, KL: Mỗi chúng ta đều có một gia đình và được ông bà, cha mẹ, anh chị yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Đó là quyền mà mọi trẻ em được hưởng. 

* Hoạt động 2: Kể chuyện: Bó hoa đẹp nhất

- GV kể chuyện: Bó hoa đẹp nhất

+ Chị em Ly  đã làm gì vào dịp sinh nhật mẹ?

+ Vì sao mẹ Ly lại nói rằng bó hoa mà chị em Ly tặng mẹ là bó hoa đẹp nhất?

- GV nhận xét, KL:  Con cháu có bổn phận quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em và đem lại niềm vui cho người thân.

* Hoạt động 3: Đánh giá hành vi.
- GV chia nhóm, giao việc cho các nhóm

- GV nhận xét, KL:Việc làm của Hương, Phong, Hồng là thể hiện tình thương yêu và sự chăm sóc ông bà, cha mẹ. Việc làm của Sâm, Linh là chưa quan tâm đến bà, đến em nhỏ.
	- HS trao đổi trong nhóm. 

- Một vài nhóm kể trước lớp. 

- Cả lớp thảo luận.
- HS thảo luận nhóm. 

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Cả lớp trao đổi bổ sung.

- HS thảo luận nhóm, trình bày kết quả thảo luận.

- Cả lớp trao đổi thảo luận.


3. Củng cố - dặn dò: ( 1- 2 p )


- HS nhắc lại ND bài.


- Em đã làm gì để quan tâm, giúp đỡ ông bà cha mẹ.

- GV nhận xét ý thức học tập của HS. Hướng dẫn HS thực hành.
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Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (3C)

Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.
I. Mục đích, yêu cầu

- Nắm được một kiểu so sánh: Sự vật với con người.

- Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, tìm được các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn của em.

II. Đồ dùng dạy-học- Bảng phụ.

 
III. Các hoạt động dạy - học
1. Kiểm tra bài cũ : 3-5’

- HS chữa bài 2 SGK/ 51

2. Dạy bài mới 

a. Giới thiệu bài : 1-2 phút

 
b. Hướng dẫn làm bài tập: 28-30 phút

 
Bài 1 (5-7’) Tìm các hình ảnh so sánh
- Xác định yêu cầu .

- Hướng dẫn HS  tìm các hình ảnh so sánh trong câu a.

- Lớp nhận xét, bổ sung. - GVnhận xét.

- Phần b, c, d HS thảo luận cặp.Trình bày- GV nhận xét

+ Các đoạn thơ trên, đã so sánh những đối tượng nào với đối tượng nào

Chốt: Đây chính là kiểu so sánh sự vật với con người

 
Bài 2 (8-10’)Tìm các từ chỉ hoạt động,trạng thái…   

- Xác định yêu cầu. 

- HS đọc thầm bài Trận bóng dưới lòng đường.

+ Tìm từ chỉ hành động chơi bóng ta tìm ở đoạn nào? (Cuối Đ2, Đ3).

- HS tìm từ chỉ thái độ của Quang.

- HS trình bày- HS, GV nhận xét, bổ sung

Chốt: BT 2 khắc sâu về từ chỉ hoạt động, trạng thái

 
Bài 3 (5-6’) Liệt kê những từ chỉ hoạt động, trạng thái.

- HS đọc lại đề văn ( Tuần 6 ).

- HS đọc thầm bài viết của mình sau đó tìm từ chỉ hoạt động trạng thái.

- HS làm vở- HS trình bày-Nhận xét- GV chẫm bài.

3. Củng cố - dặn dò: (3 - 5 phút).

Tìm 1 khổ thơ có kiểu so sánh sự vật với con người?
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Tiết 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3C)

Hoạt động thần kinh (t1)
< Soạn dạy như tiết 3 lớp 3A chiều thứ 2 ngày 03/10/2016>


Buổi chiều:

Thứ tư ngày 05 tháng 10 năm 2016

Tiết 1: TẬP ĐỌC (2A)

Thời khóa biểu
I. Mục đích yêu cầu:

- Đọc đúng thời khoá biểu, biết ngắt hơi sau nội dung từng cột, nghỉ hơi sau từng dòng. 
- Nắm được một số tiết học chính (ô màu hồng) số tiết học bổ sung (ô màu xanh) số tiết học tự chọn (ô màu vàng) trong thời khoá biểu. 
- Hiểu tác dụng thời khoá biểu đối với học sinh, giúp theo dõi các tiết học trong từng buổi, từng ngày, chuẩn bị bài vở thật tốt.

- Đọc rành mạch, dứt khoát.

- Có ý thức soạn bài trong thời khoá biểu.

II. Đồ dùng dạy – học:

· GV: Giấy kẻ sẵn mục lục sách thiếu nhi để kiểm tra bài cũ. Kẻ sẵn phần mở đầu thời khoá biểu. Thời khoá biểu của lớp.

· HS: Xem trước thời khoá biểu của mình.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	A. KTBC: (5 phút)

  - Đọc: mục lục sách

B. Bài mới:

   1. Giới thiệu bài: (1 phút)

   2. Luyện đọc:

a-Đọc mẫu: (2 phút)

b-HD luyện đọc: (14 phút)

* Luyện đọc từng dòng:

* Đọc toàn bài:

3. Tìm hiểu ND bài: (15 phút)

- Giúp HS theo dõi các tiết học trong từng buổi, từng ngày, chuẩn bị bài vở thật tốt.

4. Củng cố – dặn dò: (3 phút)
	H: Đọc nối tiếp (4H)

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Giới thiệu trực tiếp

G: Đọc mẫu toàn bài (1 lần)

* Lưu ý: chỉ đọc theo từng ngày

G: Giúp học sinh nắm yêu cầu bài đọc

H: Đọc thành tiếng thời kháo biểu thữ 2 theo mẫu (1H)

H: Lần lượt đọc thời khoá biểu còn lại theo tay thước của giáo viên (5-7H)

H: Đọc theo nhóm (N2)

H: Thi đọc trước lớp (4N)

H+G: Nhận xét, đánh giá.
H: Đọc toàn bài (3-4H)

H+G: Nhận xét.
H: Đọc yêu cầu bài đọc (1H)

H: Đọc thầm thời khoá biểu đếm số tiết của từng môn học.
H: Làm vở bài tập (cả lớp)

H: Nối tiếp đọc bài của mình (6-7H)

H+G: Nhận xét

G: Em cần thời khoá biểu để làm gì?
H: Phát biểu (2-3H)

H+G: Nhận xét.
G: Chốt nội dung.
H: Đọc thời khoá biểu của lớp (2-3H)

G: Củng cố nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
-Về nhà đọc bài rèn thói quen sử dụng thời khoá biểu.



Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2A)

Ăn uống đầy đủ
I. Mục tiêu:
	           - Biết ăn đủ chất, uống đủ nước sẽ giúp cơ thể chóng lớn và khỏe mạnh.
	· Biết được buổi sáng nên ăn nhiều, buổi tối nên ăn ít, không nên bỏ bữa ăn.


II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN:

· Kỹ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì trong việc ăn uống hằng ngày.

· Quản lý thời gian để đảm bảo ăn uống hợp lý.

· Kỹ năng làm chủ bản thân: có trách nhiệm với bản thân để đảm bảo ăn đủ 3 bữa và uống đủ nước;

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
· Tranh vẽ trong sách giáo khoa trang 16, 17.

· Sưu tầm tranh ảnh hoặc các con giống về thức ăn, nước uống thường dùng.

IV.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.
Khởi động:


2. Bài cũ:  

· Nêu sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng và dạ dày.

· An chậm nhai kỹ có tác dụng gì ?

3. Bài mới:




	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	  a/. KHÁM PHÁ : Giới thiệu bài, ghi đề.

  b/. KẾT NỐI

 Họat động 1 : Thảo luận nhóm về các bữa ăn và thức ăn hàng ngày.

Mục tiêu :  HS kể về các bữa ăn và những thức ăn mà các em thường ăn uống hàng ngày.

- Hiểu thế nào là ăn uống đầy đủ.

Cách tiến hành :
+  Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.

-   GV yêu cầu học sinh quan sát hình 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

-   Dựa theo câu hỏi trong sách giáo khoa.

+   Bước 2: Làm việc cả lớp

-  GV chốt lại ý chính và rút ra kết luận chung .

-   Trước và sau bữa ăn chúng ta nên làm gì ?

- GV khen ngợi những bạn đã thực hiện tốt việc nêu trên.

 Họat động 2 :  Thảo luận nhóm về lợi ích của việc ăn uống đầy đủ.

Mục tiêu :  Hiểu được tại sao cần ăn uống đầy đủ và có ý thức ăn uống đầy đủ.

Cách tiến hành :
+  Bước 1: Làm việc cả lớp.

-   GV gợi ý cho học sinh  cả lớp nhớ lại những gì các em đã được học bài “Tiêu hoá thức ăn” bằng câu hỏi.

-GV đưa một số câu hỏi.

+  Bước 2: Thảo luận trong nhóm các câu hỏi trên. 

+  Bước 3: đại diện nhóm trình bày trước lớp.

GV kết luận chung. (SGV)

c/.  THỰC HÀNH
Họat động 3 :  Trò chơi đi chợ.

Mục tiêu : Biết lựa chọn các thức ăn cho từng bữa ăn một cách phù hợp và có lợi cho sức khoẻ.

Cách tiến hành :
+  Bước 1: GV hướng dẫn cách chơi.

+  Bước 2: Học sinh bắt đầu chơi.

+  Bước 3: Từng học sinh nêu trước lớp thức ăn đồ uống của gia đình mình.

4. Củng cố – Dặn  dò
 -   Dặn học sinh nên ăn đủ, uống đủ và ăn thêm hoa quả.

-   Nhận xét giờ học.
	-  Học sinh nhắc lại đề.

-  Làm việc theo nhóm.

-  Học sinh tập hỏi và trả lời nhau trong nhóm.

-  Đại diện các  nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm trước. Nhóm nào sưu tầm được tranh ảnh các thức ăn đồ uống sẽ treo lên trước lớp.

-  Học sinh nhắc lại kết luận

-  Rửa tay sạch trước khi ăn, không ăn đồ ngọt trước bữa ăn.

-  Sau khi ăn rửa miệng và súc miệng cho sạch.

-  Học sinh trả lời. 

-  Học sinh trình bày trước lớp.

-  Học sinh nhắc lại kết luận.

-  Học sinh theo dõi GV hướng dẫn.

-  Học sinh chơi.



Tiết 3: TOÁN* (2A)

Luyện tập
A. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao cho HS về thực hiện phép cộng dạng 6 cộng với một số và 26 +5.


- Rèn kĩ năng làm toán nhanh , chính xác .

B. Chuẩn bị:


- Bảng phụ
 
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	I. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính :

    26 + 6       26 + 9       26 + 8      26 +7

- HS dưới lớp đọc bảng 6 cộng với một số.

- GV cùng cả lớp nhận xét bổ sung.

II. Bài mới:

Bài 1 : Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

6 +5 = 6 + 4 +…    6+8 = 6 + …+ …

        =   …   + ..             =….      +…

        =  ………              = ……….

6+ 9 = 6 + …+ …  6 +7 = 6 + …+ …

Bài 2 : Điền dấu cộng hay dấu trừ vào chỗ chấm:

     26…8…2 = 32        6 …9…5 =10

     26…9….5 = 40       6…..8 ...5 =19

- GV giúp đờ HS yếu làm bài

+ GV chốt cách làm

Bài 3 : Một người mua hai loại bút , trong đó có 26 bút xanh, số bút đỏ nhiều hơn số bút xanh 18 cái . Hỏi người đó mua bao nhiêu bút đỏ.

Bài 4 : Bao đỗ nặng 26 kg , bao đỗ nhẹ hơn bao ngô 16 kg . Hỏi bao ngô nặng bao nhiêu kg.

- GV giúp đỡ HS yếu hiểu và làm bài

+ GV chốt cách làm.

Bài 5: (HS nhanh)

Con trâu nặng 76 kg và nặng hơn con lợn 26 kg. Hỏi con lợn nặng bao nhiêu kg?

III. Cúng cố – Dặn dò :

- Nêu ý chính , nhận xét tiết học.
	- HS lên bảng làm , dưới lớp làm bảng con.

· HS đọc đề và nêu cách làm.

- HS làm và giải thích tại sao điền dấu đó.

- HS đọc đề , phân tích đề , xác định dạng toán và làm bài vào vở.

                 Đáp số : 44 cái

+ Tượng tự HS đọc đề và xác định dạng toán và làm bài . Giải thích tại sao làm tính đó.

                    Đáp số : 42 kg

- HS lắng nghe.

- GV hd HS nắm chắc bài bằng cách tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng trước khi làm bài.



Buổi sáng:

Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (4B)

Em tập vẽ

Bài 7: Sao chép hình (t1)

I. Mục tiêu:

- HS biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng khi làm việc với máy tính.

- Biết cách sao chép một phần hình vẽ.

Sau khi học xong bài  này các em có khả năng:

- Sử dụng thành thạo cách chọn, di chuyển hình vẽ.

- Biết sao chép 1 hình thành nhiều hình.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. Đồ dùng dạy học:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ

 - ổn định lớp.

 - Gọi học sinh nhắc lại các bộ phận của máy tính để bàn và phần nào quan trọng nhất.

 - Gọi học sinh nhắc lại cách vẽ hình vuông và hình chữ nhật.

- Gọi học sinh nhắc lại cách vẽ hình vuông có 4 góc tròn.

- Nhận xét và cho điểm.

2. Bài mới
- Ta đã ôn qua nhiều công cụ vẽ hình, vậy thì em nào hãy cho thầy biết là để có 2 hoặc nhiều hình giống nhau thì ta phải làm sao?

 - Ghi tựa bài mới “Sao chép hình”.
a. Hoạt động 1:

Hỏi HS:

- Nếu trên hình vẽ có những phần hình ảnh giống hệt nhau hoặc có từ 2 hay nhiều hình giống nhau thì ta phải làm thế nào?

- Các em có thể vẽ được các hình giống nhau và có kích thước bằng nhau không?

- Để làm được việc này thì trong phần vẽ đã cung cấp cho chúng ta một công cụ thật thuận tiện, đó là công cụ sao chép hình.
b. Hoạt động 2: sao chép hình:

- Để thực hiện sao chép hình thì ta phải thực hiện theo quy tắc sau:

 + Chọn hình vẽ cần sao chép.

 + Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới ví trí mới.

 + Nháy chuột ở ngoài vùng chọn để kết thúc.

- Thực hành làm mẫu cho học sinh quan sát.

- Cho bài tập để học sinh thực hành, sau đó gọi một vài học sinh lên thực hành trên máy chiếu.

- Quan sát tao tác của học sinh để kịp thời sữa chữa các thao tác sai.

TH: Vẽ một quả cam sau đó sao chép thành 4 quả có kích thước bằng nhau. 

- Làm mẫu.
	- Trả lời.

- Trả lời.

- Trả lời.

- Trả lời.

- Ghi vào vở.

- Phải sao chép thêm 1 hình khác nữa.

- Có thể có nhưng rất khó khăn.

- Nghe+ ghi

- Quan sát + thực hành.

- Quan sát, thực hành.


IV. Củng cố - dặn dò.

- Nhận xét tiết học. 

- Nhắc lại cách sao chép 1 hình thành nhiều hình.


Tiết 2: TIN HỌC (4B)

Em tập vẽ

Bài 7: Sao chép hình (t2)

I. Mục tiêu:

- HS biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng khi làm việc với máy tính.

- Biết cách sao chép một phần hình vẽ.

Sau khi học xong bài  này các em có khả năng:

- Sử dụng thành thạo cách chọn, di chuyển hình vẽ.

- Biết sao chép 1 hình thành nhiều hình.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo và cẩn thận trong quá trình vận dụng các công cụ vẽ.
II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ

 - ổn định lớp.

- Cách chọn màu vẽ và màu nền.

 - Nhắc lại các thao tác khi sao chép hình.

 - Nhận xét và cho điểm.

2. Bài mới: Để củng cố lại thao tác sao chép hình, hôm nay chúng ta sẽ làm một số bài thực hành về thao tác sao chép hình ảnh. 
c. Hoạt động 3: 

Sử dụng biểu tượng trong suốt:

- Sau khi sao chép hình sau sẽ đè lên hình trước (hình trước sẽ bị mất đi, nếu ta để các hình cạnh nhau) để các hình trước đó không mất đi ta nhấn chuột vào biểu tượng trong suốt (trước khi sao chép.


[image: image1.png]—Bidu tuong trong subt




- Làm mẫu: Vẽ hình tròn rồi sao chép.

d. Hoạt động 4: 

Thực hành:

- TH1: Vẽ hình quả cam và sao chép thành 2 quả cam khác.

- Cách vẽ: 

 + Dùng công cụ vẽ đường cong, hình tròn và đổ màu.

 +  Sử dụng công cụ sao chép.
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- TH2: Có một hình mẫu của quả nho và lá nho. Em hãy di chuyển chúng thành một chùm nho hoàn chỉnh. 
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	- Trả lời.

- Trả lời.

- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe, quan sát.

- Thực hành vẽ qủa cam rồi sao chép thành nhiều quả cam khác.

- Thực hành di chuyển quả nho và lá nho thành một chùm nho.




IV. Củng cố - dặn dò.

- Nhận xét tiết học. 

- Nhắc lại cách sao chép 1 hình thành nhiều hình.

- Ôn lại kiến thức đã học.


Tiết 3+4: TIN HỌC (4A)

Em tập vẽ

Bài 7: Sao chép hình (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 4B >

Buổi chiều:

Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2016

Tiết 1+2: TIN HỌC (3C)

Bài 7: Trò chơi Dots (t1+2).
I. MỤC TIÊU: 

     
- Đây là trò chơi giúp học sinh luyện sử dụng chuột:

      
- Việc di chuyển trong trò chơi này yêu cầu chính xác hơn: Đưa con trỏ chuột lên các đoạn thẳng có bề dày nhỏ. Với trò chơi này, học sinh còn được rèn tư duy biết đề ra chiến thuật để thắng máy tính.

2. Đồ dùng:


- Máy tính, phần mềm trò chơi dost. 
 
3. Hoạt động dạy và học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học
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Bài cũ:

    ? Nêu cách khởi động trò chơi block

· Gọi 1 học sinh trả lời.

· Giáo viên kết luận và cho điểm.
[image: image5.png]


Bài mới:

Bài 2: Trò chơi Dots

   - GV đọc trong SGK, cả lớp lắng nghe và theo dõi.

+ Gv hỏi: Cách khởi động trò chơi?

· Hs thảo luận theo nhóm đôi.

· Đại diện các nhóm trả lời

· GV kết luận.

+ Hãy nêu quy tắc chơi trò chơi?

· Thảo luận nhóm 

· Đại diện các nhóm trả lời

· GV kết luận và ghi lên bảng.
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Gv hướng dẫn cách thoát trò chơi.
	· 1 học sinh lên bảng trả lời.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

        - GV nêu mục tiêu của bài học.

Hoạt động 2: Khởi động trò chơi dost

        - HS trả lời.

                - Nháy đúp biểu tượng Dost

                - HS khác nhận xét và bổ sung.

Hoạt động 3: Quy tắc chơi.
- HS trả lời.

       - Máy tính và người chơi thay phiên nhau tô đậm các đoạn thẳng, bằng cách nháy chuột trên đoạn đó.
· Ai tô kín được một ô vuông sẽ được một điểm và được tô thêm một lần nữa.

· Khi các đoạn nối các điểm đen đã được tô hết thì trò chơi kết thúc. Phía dưới màn hình sẽ hiện điểm của máy (My Store) và điểm của em (You Store).

· Nhấp phím F2 để tiếp tục lượt chơi mới.

· Để quy định ai chơi trước thì em làm như sau: 

                 +  Nháy chuột vào mục Game.

                 +  Chọn máy tính (Computer start) hoặc bạn (You start).



Củng cố , dặn dò:  GV nhắc lại các ý chính của bài, dặn dò học sinh về nhà học bài

Tiết 3: THỦ CÔNG (3C)

Gấp, cắt, dán bông hoa (t2)

I. Mục đích – yêu cầu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau.
- HS khéo tay :  Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau.
- Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu.
- Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
IV. Các hoạt động dạy – học:
	Thời gian
	Nội dung dạy học

	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

5’

28’

14’

14’

1’
	1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới: Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt động 3

Hoạt động 3: 

a. HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa.

- GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa.

b. Trưng bày sản phẩm:
- GV nhận xét.

- Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh có kích thước khác nhau để trình bày cho đẹp.

- GV đánh giá kết quả thực hành của HS.
* Nhận xét- dặn dò:

- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
	- HS quan sát lại tranh quy trình.

- HS thực hành và trang trí sản phẩm.

- HS trưng bày sản phẩm.

- HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra cuối chương “Phối hợp gấp, cắt, dán hình”.
- HS nghe và rút kinh nghiệm để tiết học sau làm tốt hơn.



Buổi sáng:

Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2016

Tiết 1+2: TIN HỌC (5B)
Em tập vẽ

Bài 7: Viết chữ lên hình vẽ (t1+2)
A/ Mục đích, yêu cầu:

- Nhận biết công cụ viết chữ lên hình. Biết chỉnh font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và màu nền cho chữ. Biết biểu tượng trong suốt trong hộp công cụ. 

- Học sinh biết các thao tác để viết chữ lên tranh. Học sinh phân biệt được và sử dụng có mục đích hai kiểu viết chữ lên tranh: trong suốt và không trong suốt.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
B/ Chuẩn bị:

  
1) Giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy vi tính có đầy đủ các bộ phận.

  
2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.

C/ Tiến trình lên lớp:

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

7’

20’

12’

5’

10’

20’

3’

2’
	Tiết 1

1) Ổn định tổ chức.

2) Kiểm tra bài cũ: 

Câu hỏi: Em hãy nêu các bước thực hiện phun màu?

Trả lời:  Các bước thực hiện:

 - Chọn công cụ Bình phun màu [image: image7.png]


 trong hộp công cụ.

 - Chọn kích cỡ vùng phun ở dưới hộp công cụ.

 - Chọn màu phun.

 - Kéo thả chuột trên vùng muốn phun .

3) Bài mới: Viết chữ lên hình vẽ.

 - GV: Giới thiệu các bước viết chữ lên hình.

     1) Làm quen với công cụ viết chữ:

* Các bước thực hiện:

- Chọn công cụ [image: image8.jpg]


 trong hộp công cụ.

- Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết chữ, trên hình vẽ sẽ xuất hiện khung chữ.

- Gõ chữ vào khung chữ.

- Nháy chuột bên ngoài khung chữ để kết thúc.

- Yêu cầu HS nêu các bước viết chữ.

- Thực hành mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành

- GV: Giới thiệu cho HS cách chọn chữ viết.

     2) Chọn chữ viết:

- Trước khi gõ chữ vào khung chữ ta có thể chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ trên thanh công cụ Font.

- Thanh công cụ Font sẽ được hiện ra khi em chọn công cụ [image: image9.jpg]


 và nháy chuột vào vùng vẽ.

- Nếu thanh công cụ Font không xuất hiện thì vào: View->Text Toolbar hoặc nháy chuột phải vào khung chữ và chọn Text Toolbar.

- Thực hành mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành.

Tiết 2

      3/ Hai kiểu viết chữ lên tranh:

- Cũng giống như khi dùng công cụ chọn [image: image10.png]


 , khi nháy chuột vào công cụ viết chữ sẽ xuất hiện hai biểu tượng trong suốt và không trong suốt.

- Làm thực hành cho HS quan sát, gọi HS lên làm thực hành.

* Luyện tập:

- Thực hành mẫu cho HS quan sát, gọi HS lên thực hành.
* Thực hành :

- GV : Hướng dẫn cho HS làm bài thực hành trang 27 của SGK.

      4) Củng cố, dặn dò:

     - Em hãy nhắc lại các bước Viết chữ lên hình vẽ?

     - Xem trước Bài 4 : Trau chuốt hình vẽ.

      5) Nhận xét:
	- HS: Trả lời.

- HS: Lắng nghe và ghi bài.

- HS: Nêu các bước.

- HS: Thực hành.

- HS: Lắng nghe và ghi bài.

- HS: Thực hành.

- HS: Lắng nghe và ghi bài.

- HS: Thực hành.

- HS: Luyện tập.

- HS: Tiến hành thực hành.

- HS nhắc lại kiến thức bài học.

- HS nghe và ghi nhớ.



Tiết 3+4: TIN HỌC (5A)

Em tập vẽ

Bài 7: Viết chữ lên hình vẽ (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 5B >

Buổi chiều:

Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (2A)

26+5
I. Mục tiêu: 
- Giúp hs biết thực hiện phép cộng dạng 26 + 5 cộng có nhớ dưới dạng tính viết

- Củng cố về giải toán đơn về nhiều hơn và cách đo đoạn thẳng

II. Đồ dùng dạy học: 2 thẻ qt và 11 qt rời

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: 

2. Kiểm tra bài cũ: 6 cộng với 1 số 6 + 5

yêu cầu 2 em tiếp nối đọc 6 cộng với một số

Đọc toàn bảng 6 cộng với 1 số

Nhận xét chung

3. Bài mới:
- Giới thiệu bài

Hỏi: 6 + 5 = ? - em tính như thế nào ? 

Các em đã biết cách tính 6 + 5 , tiết học hôm nay thầy hướng dẫn các em cách tính 26 + 5.
- Giới thiệu phép cộng

Thao tác gắn qt và thẻ qt lên bảng gài.
- Yêu cầu các em lấy 26 qt ( 2 thẻ và 6 qt rời)

Có 26 qt em viết như thế nào ? (viết 6 vào cột đơn vị, 2 vào cột chục) 

Gắn 5 qt vào bảng gài kết hợp nêu lấy 5 qt nữa có thêm 5 qt em viết 5 ở cột nào ? 

                   Chục       Đơn vị

2               6

                                      5

- Nêu thành bài toán: có 26 qt thêm 5 qt. Hỏi có tất cả bao nhiêu qt? 

+ Muốn biết có tất cả bao nhiêu qt em làm thế nào ?  ( lấy 26 + 5 )

+ Gắn 26 + 5 = ?  lên bảng gài , ghi dấu + vào bảng chục, đơn vị.
Yêu cầu : để biết 26 + 5 = ? các em hãy thực hiện trên qt 

Yêu cầu hs thao tác trên qt

Gv chọn 1 cách làm nhanhvà đúng

Gộp 4 qt và 6 qt là 10 qt , 10 qt gọi  là  1 chục qt và thay bằng thẻ 1 chục 1t 

Hỏi :3 chục qt và 1 chục qt là bao nhiêu qt ? 

Có 26 qt thêm 5 qt vậy có tất cả bao nhiêu qt? 

Có 31 em viết 31 như thế nào ?

Viết 1 vào cột đơn vị thẳng cột với  6 và 5 , viết 3 vào cột chục thẳng cột với 2

Gắn bảng  gài 26 + 5 = 31 

Đặt tính  , ghi :

26

                            +

  5

31

  6 + 5 = 11 viết 1 nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, viết 3

- thực hành

Bài 1: tính

36            35           37            18              36

+           +            +               +              +

 6               7             5              9                5

42            42           42            27              41

46            27           56            19              66 

+            +            +               +               +

  7              6             8            8                9

53            33           64            27              75

Bài 2 : điền số 

Số sau hơn số trước là 6 đơn vị

Bài 3 

Giải toán về nhiều hơn

Hs phân tích đề toán và giải

Bài giải : Số điểm 10 trong tháng này : 

16 + 5 = 21 ( điểm 10 )

Đáp số : 21 điểm 10

Bài 4 

Hs đo độ dài cảu các đoạn thẳng AB , BC , AC

Kết luận :

AB : 7 cm

AC : 12 cm

BC : 5 cm

7 cm + 5 cm = 12 cm

Vậy độ dài đoạn thẳng AC  : 12 cm

4 . Củng cố dặn dò : khi thực hiện phép cộng dạng 26 + 5 em cần chú ý gì ?

trò chơi : thực hiện vào bảng con kết quả Đ

26 + 6 = 32

a . 33   S 

b . 31   S 

c . 32   ẹ 

d . 34   S

Nhận xét dặn dò : khen hs học tốt , nhắc hs còn chậm
	hát

2 hs đọc 

11, 6+  4 =  10, 10 + 1=  11

- Hs lấy 2 thẻ qt và 6 qt rời

Viết 6 vào cột đơn vị, 

Cột đơn vị thẳng cột đơn vị 

- Hs lấy 5 qt

- HS nêu miệng

- Cả lớp thao tác trên qt 

Hs nêu lại cách thực hiện

31qt

Hs nêu lại bài toán

Hs nêu cách đặt tính

Cả lớp làm bảng con 

1 hs nêu cách thực hiện

hs làm vào phiếu , 1 hs làm bảng phụ

2 hs lên bảng thi đua

Hs nhận xét dãy số

1 hs đọc yêu cầu bài

Hs đo và trả lời các đoạn thẳng có độ dài là mấy 

Cả lớp thực hiện ,  kết quả c là Đ 

Tổ nào có 3 bảng đưa lên sẽ thắng



Tiết 2: THỦ CÔNG (2A)

Gấp thuyền phẳng đáy có mui (t1)
I/ MỤC TIÊU:

- Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- Khi di chuyển thuyền ta có thể dùng sức gió hoặc gắn thêm mái chèo. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu (GDSDTKNL&HQ) .
*   Với HS khéo tay: Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Hai mui đều cân đối. Các nếp gấp phẳng, thẳng . 
II/ CHUẨN BỊ:
· GV : Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, mẫu gấp.
· HS : Giấy thủ công, vở.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	         HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra: Việc chuẩn bị của HS qua trò chơi “Hãy làm theo tôi”.
	- HS lần lượt giơ các dụng cụ theo yêu cầu.

	2. Bài mới: 

a) Giới thiệu: Gấp thuyền phẳng đáy có mui.
	· HS nêu tên bài.

	b) Hướng dẫn các hoạt động:
· Hoạt động 1: 
· Hướng dẫn HS quan sát vật mẫu và nhận xét.

· Thuyền có những bộ phận nào? (đáy thuyền, mạn thuyền, 2 mũi thuyền nhọn và có mui).

· Cho HS so sánh giữa thuyền phẳng đáy có mui và không mui.

· Giữa 2 thuyền có điểm nào giống nhau (đáy thuyền phẳng hình dáng thân thuyền, các nếp gấp).

· Có điểm nào khác nhau ? (1 loại không mui và 1 loại có 2 mui ở 2 đầu).

· Hướng dẫn HS mở thuyền mẫu ra.
	· HS quan sát và trả lời câu hỏi.

· HS trả lời

· HS trả lời
· 1 HS lên mở thuyền và nhận xét.

	· Hoạt động 2 :

· Hướng dẫn lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình.
	· HS chú ý xem GV gấp.

	· Hoạt động 3 :

· Hướng dẫn mẫu lần 2 kết hợp với qui trình đặt câu hỏi.

· Dựa vào quy trình HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy có mui.

· Bước 1 : Gấp tạo mui thuyền.

· Đặt ngang tờ giấy màu HCN lên bàn, mặt kẻ ô ở trên. Gấp hai đầu tờ giấy vào khoảng 2 – 3  ô như H1 sẽ được H2, miết dọc theo 2 đường mới gấp cho phẳng.

· Các bước gấp tiếp theo tương tự như các bước gấp thuyền PĐKM.
	· HS trả lời.


Hình 1                      Hình 2

	· Bước 2 : Gấp các nếp gấp cách đều.

· Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu gấp H2 đượcH3

· Gấp đôi mặt trước của H3 được H4.

· Lật H4 ra mặt sau, gấp đôi như mặt trước được H5.


	                         Hình 3

         Hình 4                           Hình 5

	· Bước 3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền.

· Gấp theo đường dấu gấp của H5 sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được H6. Tương tự, gấp theo đường dấu gấp H6 được H7.
· Lật H7 ra mặt sau, gấp hai lần giống như H5, H6 được H8.
· Gấp theo đường dấu gấp của H8 được H9.


	          Hình 6                            Hình 7

        Hình 8                              Hình 9

	· Lật H9 ra mặt sau, gấp giống như mặt trước được H10.
	                               Hình 10

	· Bước 4 : Tạo thuyền phẳng đáy có mui.

· Lách hai ngón tay cái vào trong hai mép giấy, các ngón còn lại cầm ở hai bên phía ngoài, lộn các nếp gấp vào trong lòng thuyền được thuyền giống như H11.

· Dùng ngón trỏ nâng phần giấy gấp ở hai đầu thuyền lên các em sẽ được thuyền PĐCM

· Hướng dẫn hai lần : Lần một : chậm, lần hai : nhanh.

· Nhắc nhở : mỗi bước gấp cần miết mạnh đường mới gấp cho phẳng.

· Cho HS thực hành gấp theo nhóm.

· Đánh giá kết quả.

· Chọn sản phẩm đẹp, tuyên dương trước lớp. 
3. Củng cố : Nhận xét tiết học.
	                           Hình 11

· HS trả lời.

· HS thực hành gấp theo nhóm, cá nhân.

· HS trang trí, trưng bày sản phẩm.

· Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm



Tiết 3: TIẾNG VIỆT* (2A)

Luyện đọc: Cô giáo lớp em.
A. Mục tiêu: 

- Giúp đờ HS yếu, bồi dưỡng HS có năng khiếu luyện đọc bài: Cô giáo lớp em.

-  Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các chữ ghi tiếng có vần khó hoặc dễ lẫn. Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, ngắt nhịp câu thơ hợp lí.

  
* Hiểu nghĩa các từ khó. Hiểu nội dung bài thơ: Em HS rất yêu quí cô giáo.

B. Đồ dùng dạy học: 

   
- Tranh trong SGK, bảng phụ viết câu cần hướng dẫn đọc.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	          I. Kiểm tra bài cũ:

            - Nêu yêu cầu: Đọc và trả lời câu hỏi bài "Người thầy cũ"
	  - 2 HS đọc, trả lời câu hỏi 2, 3, 4.

	            - Nhận xét cho điểm.
	

	          II. Bài mới:
	

	          1. Giới thiệu bài
	

	          2. Luyện đọc: 

          a. GV đọc mẫu.
	 - Học sinh theo dõi.

	          b. Hướng dẫn luyện đọc.
	

	              - Đọc câu.

          * GV hướng dẫn HS đọc đúng các từ khó, cụm từ khó.
	    - Luyện đọc: sáng nào, lớp, thoang thoảng hương nhài, ghé, giảng, trang vở…
   - Nối tiếp nhau đọc từng câu.

	              - Đọc từng khổ thơ trước lớp.

          * GV hướng dẫn đọc một số câu thơ.

          * Giảng từ mới trong các đoạn.

            - Đọc từng khổ thơ trong nhóm.

            - Thi đọc giữa các nhóm.

            - Cả lớp đọc đồng thanh.
	    - 3 HS nối tiếp nhau đọc mỗi em đọc 1 khổ thơ.

   *Luyện ngắt giọng:

       Đáp lời/(( chào cô ¹!))//

       Cô mỉm cười /thật tươi/

      Yêu thương/ em ngắm mãi

       Những điểm mười cô cho./

	          3. Tìm hiểu bài:
	

	            * Yêu cầu học sinh đọc thầm bài và trả lời câu hỏi:
	 - HS đọc thầm bài, trả lời câu hỏi.

	          - Khổ thơ 1 cho em biết gì về cô gáo?

          - Khi HS chào thái độ cô ra sao?

          - Tìm từ gần nghĩa với từ ghé?

          - Tìm những hình ảnh đẹp trong lúc cô dạy em viết?

          - Tìm những từ ở khổ 3  nói lên tình cảm của HS đối với cô?
	 -  Cô rất chịu khó và yêu HS.

- Cô mỉm cười thật tươi.

- Ngó, thấy, nhìn.
- Gã đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp xem các bạn học bài.

- Bạn HS nghĩ cô giáo giảng bài làm ấm trang vở. Bạn ngắm những điểm mừơi cô cho một cách trìu mến. 

	          4. Học thuộc lòng bài thơ:
             - Luyện đọc thuộc từng khổ, cả bài thơ.

             - Thi đọc thuộc từng khổ, cả bài.

            *GV, HS lớp nhận xét, bình chọn người đọc hay nhất, đúng nhất. 
	- HS đọc thuộc từng khổ, cả bài thơ.

- Thi đọc từng khổ thơ, cả bài thơ.

- HS K – G đọc diễn cảm.

	          5. Củng cố, dặn dò: 

             - Nêu nội dung, ý nghĩa của bài thơ ?

             - GV nhận xét giờ học. Dặn dò học sinh về nhà tập tiếp tục học thuộc lòng bài thơ.
	 - HS trả lời theo yêu cầu. 

 - HS nghe nhận xét dặn dò.



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[image: image11.png]


[image: image12.png]







































